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Tóm tắt 

Qua nghiên cứu chỉ định và phẫu thuật bướu giáp không nhiễm độc ở 133 bệnh nhân (BN) người 

cao tuổi. Lý do xin mổ và chỉ định phẫu thuật ở người cao tuổi chủ yếu là do bướu giáp chèn ép 

(61,7%), phẫu thuật bướu giáp ở người cao tuổi là phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả, thời gian 

phẫu thuật ngắn (46,5 ± 10,8 phút), lượng máu mất trong mổ không đáng kể (46,2 ± 37,9 ml), thời 

gian nằm viện sau mổ 6,2 ngày, biến chứng sau mổ 6,9% và không gặp trường hợp nào tử vong. 

Không thấy có sự khác biệt so với nhóm trẻ tuổi hơn (< 60 tuổi).  

* Từ khóa: Bướu giáp không nhiễm độc; Người cao tuổi; Cắt tuyến giáp. 
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Summary 

The study of indication of thyroidectomy for treatment of nontoxic goitres in 133 elderly patients 

obtained some results as follows: The most common reasons for thyroidectomy in elderly patients 

are cervical compress  by goitre (61.7%), the mean duration of operative time is 46.5 ± 10.8 minutes, 

blood loos during thyroidectomy is 46.2 ± 10.8 ml, the posoperative hospital time is 6.2 days, early 

postoperative complication is 6.9% and there is no hospital mortality. There is no significant difference in 

postoperative complication between elderly and  younger patients (< 60 years old). 
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Đặt vấn đề 

Bệnh bướu giáp là một bệnh lý rất hay 

gặp, mang ý nghĩa xã hội rất lớn. Theo Tổ 

chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay trên thế 

giới có khoảng 655 triệu người mắc bệnh 

bướu giáp chiếm 12% dân số toàn cầu [4]. 
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Bệnh bướu giáp ở người cao tuổi chiếm một tỷ lệ đáng kể. Đặc điểm bướu giáp 



người già hay có quá trình loạn dưỡng trong 

bướu [8, 9] và thường có tổ chức xơ xâm 

nhập vào [5, 6]. Mặc khác, bướu giáp ở 

người cao tuổi thường rất to, chắc, đã có 

biến chứng chèn ép các cơ quan lân cận 

vùng cổ. Việc điều trị bằng nội khoa và iod 

phóng xạ đều không có kết quả. Trong khi 

đó điều trị phẫu thuật rất hiệu quả, tỷ lệ khỏi 

bệnh cao, thời gian điều trị ngắn, ít tốn kém 

[3]. Qua theo dõi thấy độ tuổi trung bình của 

BN được phẫu thuật tuyến giáp để điều trị 

bệnh bướu giáp ngày càng tăng: 55,6 tuổi 

(năm 1995), 63,2 tuổi (năm 2003) [2].       

Cá biệt trong năm 2005 có trường hợp   

được phẫu thuật ở độ tuổi 91 với kết quả an    

toàn [3].  

Do tính ưu việt của phương pháp điều trị 

ngoại khoa bệnh bướu giáp ở người cao tuổi, 

chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này 

nhằm: nghiên cứu chỉ định phẫu thuật và 

đánh giá kết quả điều trị ngoại khoa bệnh 

bướu giáp không nhiễm độc ở người cao tuổi.  

 

Đối tượng và phương pháp        

nghiên cứu 

1. Đối tượng nghiên cứu. 

403 BN, được điều trị tại Bệnh viện 103 

từ tháng 5 - 2005 đến 5 - 2008, chia thành  

2 nhóm. 

+ Nhóm cao tuổi (≥ 60 tuổi): 133 BN. 

+ Nhóm chứng (< 60 tuổi): 270 BN. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

Nghiên cứu tiến cứu mô tả có phân tích 

và so sánh. 

* Tiêu chuẩn chọn BN:  

- Bướu giáp to (xác định bằng khám lâm 

sàng, siêu âm, chụp X quang vùng cổ). 

- Chức năng giáp bình thường: lâm sàng, 

T3, FT4, TSH. 

- Kết quả xét nghiệm mô bệnh học sau mổ. 

* Tiêu chuẩn loại trừ: các trường hợp bướu 

giáp có cường chức năng tuyến giáp. 

* Các chỉ tiêu nghiên cứu chính: 

- Các chỉ tiêu phẫu thuật: 

- Lý do xin mổ. 

- Chỉ định phẫu thuật. 

- Đường mổ. 

- Phương pháp phẫu thuật. 

- Thời gian phẫu thuật. 

- Lượng máu mất trong mổ.  

* Các tai biến trong mổ và biến chứng 

sau mổ: 

- Các tai biến trong mổ: 

+ Tổn thương mạch máu: bó mạch cảnh, 

thân động mạch cánh tay đầu… 

+ Tổn thương khí quản. 

+ Thủng thực quản. 

+ Co thắt thanh môn. 

- Các biến chứng sau mổ: 

+ Chảy máu vết mổ. 

+ Suy hô hấp. 

+ Viêm phổi. 

+ Tetani. 

+ Nói khàn (tổn thương dây thần kinh 

quặt ngược). 

+ ứ đọng dịch vết mổ. 

+ Nhiễm trùng vết mổ. 

* Chỉ tiêu theo dõi thời gian điều trị sau mổ: 

là thời gian tính từ ngày mổ đến ngày ra viện. 

* Phương pháp xử lý số liệu: các số liệu 

nghiên cứu được quản lý dưới dạng các tệp 

cơ sở dữ liệu trên máy vi tính và xử lý bằng 

phần mềm thống kê y học Epi.info 2002. 

Kết quả nghiên cứu và bàn luận 



1. Các chỉ tiêu phẫu thuật. 

Bảng 1: Lý do xin mổ. 
 

 

Lý do mổ 
Nhóm tuổi Cộng 

< 60 > 60 

Bướu giáp chèn ép vùng cổ 63 (23,3%) 82 (61,7%) 145 (36,0%) 

Tâm lý 190 (70,4%) 41 (30,8%) 231 (57,3%) 

Thẩm mỹ 2 (0,7%) 0 (0,0%) 2 (0,5%) 

Các lý do khác 15 (5,6%) 10 (7,5%) 25 (6,2%) 

Cộng 270 (100%) 133 (100%) 403 (100%) 

p 0,0000  

 

Lý do đi mổ ở nhóm BN cao tuổi chủ yếu do bướu chèn ép vùng cổ (61,7%): khó thở, khó 

nuốt, nói khàn, đau đầu… Giữa 2 nhóm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. 

Bảng 2: Chỉ định phẫu thuật. 
 

 

Chỉ định phẫu thuật 

Nhóm tuổi  

Cộng < 60 

(270 BN = 100%) 

≥ 60 

(133 BN = 100%) 

Bướu giáp chèn ép vùng cổ 63 (23,3%) 82 (61,7%) 145 (36,0%) 

Nghi ngờ ung thư (FNAC) 20 (7,4%) 9 (6,7%) 231 (57,3%) 

Bướu to ra nhanh 45 (16,6%) 12 (9,02%) 57 (13,39%) 

Theo yêu cầu 17 (6,29%) 10 (7,5%) 27 (6,69%) 

Điều trị bảo tồn không hiệu quả 125 (46,29%) 10 (7,5%) 135 (33,49%) 

 

Chỉ định phẫu thuật ở nhóm BN cao tuổi chủ yếu là do bướu chèn ép 61,7%. Đây là chỉ 

định phẫu thuật có ý nghĩa rất thiết thực. 

* Đường mổ: đường mổ để phẫu thuật bướu giáp ở cả 2 nhóm chủ yếu là đường cổ 

(99,24%). Trong đó nhóm < 60 tuổi có 3 BN và nhóm > 60 tuổi có 1 BN bị bướu giáp cổ - 

trung thất, phải mổ đường cổ kết hợp mở xương ức mới lấy được trọn vẹn bướu.  

* Phương pháp mổ: phương pháp phẫu thuật bướu giáp ở nhóm BN cao tuổi chủ yếu là 

phẫu thuật cắt gần hoàn toàn tuyến giáp (70,7%). Sự khác biệt giữa 2 nhóm không có ý 

nghĩa thống kê. 

Bảng 3: Thời gian cuộc mổ. 
 

 

Nhóm tuổi 
 

 



Thời gian cuộc mổ < 60 > 60 Cộng p 

30 - 44 phút 220 (81,5%) 83 (62,4%) 303 (75,2%) 0,0004 

45 - 59 phút 42 (15,6%) 41 (30,8%) 83 (20,6%)  

60 - 89 phút 6 (2, 2%) 8 (6,0%) 14 (3,5%)  

≥ 90 phút 2 (0,7%) 1 (0,8%) 3 (0,7%)  

Cộng 270 (100%) 133 (100%) 403 (100%)  

Thời gian mổ trung bình (phút) 42,0 ± 10,2 

(30 - 100) 

46,5 ± 10,8 

(30 - 95) 

43,5 ± 10,6 

(30 - 100) 

0,0000 

 

Thời gian phẫu thuật bướu giáp trung bình ở nhóm BN cao tuổi là 46,5 ± 10,8 phút. Sự 

khác biệt giữa 2 nhóm không có ý nghĩa thống kê. 

* Lượng máu mất trong mổ: lượng máu mất trong mổ ở nhóm BN cao tuổi trung bình 

46,2 ± 37,9 ml, trong đó lượng máu mất ít nhất là 10 ml và nhiều nhất 300 ml. Sự khác biệt 

giữa 2 nhóm không có ý nghĩa thống kê. 

2. Các tai biến và biến chứng phẫu thuật. 

Bảng 4: Tai biến trong mổ. 
 

 

Tai biến trong mổ 

Nhóm tuổi 
 

Cộng 

< 60 > 60 

Không có tai biến trong mổ 270 (100%) 131 (98,5%) 401 (99,5%) 

Co thắt thanh môn 0 (0,0%) 1 (0,8%) 1 (0,2%) 

Ngừng thở 0 (0,0%) 1 (0,8%) 1 (0,2%) 

Cộng 270 (100%) 133 (100%) 403 (100%) 

p 0,1300   

 

2 trường hợp (1,6%) ở nhóm BN cao tuổi tai biến trong phẫu thuật. 1 trường hợp đang 

phẫu thuật lên cơn thở rít và 1 trường hợp ngừng thở. Cả 2 trường hợp này đều được xử lý 

đặt nội khí quản và thông khí nhân tạo, cuộc mổ vẫn tiếp tục trọn vẹn. 

Bảng 5: Biến chứng sau mổ. 
 

 

Biến chứng sau mổ 

Nhóm tuổi 
 

Cộng 

 

p 

< 60 > 60 

Chảy máu sau mổ 4 (1,5%) 3 (2,3%) 7 (99,5%) 0,4217 

Suy hô hấp sau mổ 1 (0,4%) 2 (1,5%) 3 (0,7%) 0,2543 

Tetani sau mổ 3 (1,1%) 2 (1,5%) 5 (1,2%) 0,5333 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Tổn thương dây thần kinh quặt ngược 0 (0,0%) 1 (0,8%) 1 (0,2%) 0,3300 



Rò thực quản 0 (0,0%) 1 (0,8%) 1 (0,0%) 0,3300 

Tử vong 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0,000 

Cộng 8 (3,0%) 9 (6,0%) 17 (4,0%) 0,1159 

 



ở nhóm BN cao tuổi, các biến chứng sau mổ gặp: chảy máu: 3 BN (2,3%), suy hô hấp: 2 

BN (1,5%), tetani: 2 BN (1,5%), tổn thương dây thần kinh quặt ngược: 1 BN (0,8%), rò thực quản: 

1 BN (0,8%). Các biến chứng sau mổ giữa 2 nhóm khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Cả 

2 nhóm không gặp trường hợp nào tử vong sau mổ. 

* Số ngày nằm viện sau mổ: thời gian nằm viện sau mổ trung bình ở nhóm BN cao tuổi là 

6,2 ngày. Sự khác biệt giữa 2 nhóm không có ý nghĩa thống kê. 
 

Kết luận 

Qua theo dõi 133 BN bưới giáp không nhiễm độc ở người cao tuổi có thể rút ra một số 

nhận xét sau:  

1. Lý do buộc người cao tuổi đi nằm viện và chấp nhận cuộc phẫu thuật là bướu chèn ép 

(khó thở, nuốt nghẹn, nói khàn, đau đầu…): 82 trường hợp (61,7%) và 41 trường hợp (30,7%) 

là do tâm lý lo sợ (sợ bướu phát triển ngày càng to ra để lâu không mổ được, sợ ung thư 

hoá…). 

2. Chỉ định phẫu thuật ở người cao tuổi chủ yếu do bướu chèn ép vùng cổ (82 BN = 

61,7%), bướu phát triển to ra nhanh (12 BN = 9,02%), điều trị bảo tồn không hiệu quả (10 BN 

= 7,5%), phẫu thuật theo yêu cầu (10 BN = 7,5%) và nghi ngờ ung thư bằng chọc hút kim nhỏ 

chẩn đoán tế bào (9 BN = 6,7%). 

3. Đường mổ chủ yếu mổ theo đường cổ: 132 BN (99,24%) và phương pháp phẫu thuật 

chủ yếu là phẫu thuật cắt gần hoàn toàn tuyến giáp (94 BN = 70,7%). 

4. Phẫu thuật bướu giáp ở người cao tuổi là phương pháp điều trị an toàn, hiệu quả, thời 

gian phẫu thuật ngắn (46,5 ± 10,8 phút), lượng máu mất trong mổ không đáng kể (46,2 ± 37,9 

ml), thời gian nằm viện sau mổ ngắn (6,2 ngày), tỷ lệ tai biến trong mổ 1,6%, biến chứng sau 

mổ 6,9% và không gặp trường hợp nào tử vong. 

5. Kết quả phẫu thuật bướu giáp giữa 2 nhóm tuổi không có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê.  
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